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Lời nói đầu 

TCVN 7201: 2007 thay thế TCVN 7201: 2002. 

TCVN 7201: 2007 hoàn toàn phù hợp với Quy định kỹ thuật chung của 

tổ chức GS1 quốc tế (GS1 General Specification). 

TCVN 7201: 2007 do Tiểu Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/JTC1/SC31 

"Thu thập dữ liệu tự động" biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường 

Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. 
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T I ê u   c h u È n   q u ố c   g i a                                        tcvn 7201: 2007  

Xuất bản lần 2 

 
 
 
 

Phân định và thu nhận dữ liệu tự động – Nh'n đơn vị hậu cần GS1 – 

Yêu cầu kỹ thuật 

Automatic identification and data capture – GS1 Logistics Label – Specification 
 

 
 

1   Phạm vi áp dụng 

1.1   Tiêu chuẩn này quy định nội dung, quy cách và cách thể hiện nhãn đơn vị hậu cần phù hợp với 

quy định của Tổ chức GS1 quốc tế. Mục đích của nhãn đơn vị hậu cần GS1 là cung cấp các thông tin 

về đơn vị hậu cần có gắn nhãn. Các thông tin cốt lõi trên nhãn phải được thể hiện ở cả hai dạng để 

người và máy đều có thể đọc được. 

1.2   Tiêu chuẩn này không áp dụng cho việc ghi nhãn thương phẩm. 

1.3 Tiêu chuẩn này áp dụng đồng thời với các tiêu chuẩn về số phân định ứng dụng 

(TCVN 6754: 2007) và  tiêu chuẩn về mã vạch GS1-128 (TCVN 6755). 

2   Tài liệu viện dẫn 

Các tài liệu viện dẫn sau là rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi 

năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp 

dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi.  

TCVN 6754: 2007   Mã số mã vạch vật phẩm – Số phân định ứng dụng GS1; 

TCVN 6755   Mã số mã vạch vật phẩm – Mã vạch GS1-128 – Yêu cầu kỹ thuật; 

TCVN 7203   Mã số mã vạch vật phẩm – Yêu cầu kiểm định chất lượng mã vạch. 

3   Thuật ngữ và định nghĩa  

Tiêu chuẩn này sử dụng các thuật ngữ và định nghĩa qui định trong TCVN 6754: 2007, TCVN 7203 và 

các thuật ngữ sau:  
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3.1    

Nh'n đơn vị hậu cần GS1 (GS1 logistics label)    

Là một nhãn do tổ chức GS1 quốc tế quy định để áp dụng chung cho các đơn vị hậu cần (logistics) cần 

theo dõi và truy nguyên trong các khâu gửi hàng, giao nhận, vận chuyển... 

3.2    

Khách hàng (customer) 

Tổ chức hay cá nhân nhận một sản phẩm. 

3.3   

Nhà tạo nh'n (labell designer) 

Tổ chức chịu trách nhiệm in và áp dụng nhãn. 

3.4   

Pallet (pallet) 

Các đơn vị hậu cần như thùng, kệ, hòm... 

3.5   

Ghép (concatenation) 

Ghép là một biện pháp  có hiệu quả để thể hiện các chuỗi nhiều dữ liệu trong một mã vạch đơn và cần 

được dùng để bảo toàn diện tích mà nhãn chiếm chỗ và tối ưu hóa các thao tác quét. 

4   Yêu cầu kỹ thuật 

4.1   Dữ liệu ghi trên nh'n 

4.1.1   Các dữ liệu ghi trên nh'n được chia thành ba nhóm như sau 

Các dữ liệu ghi trên nhãn đơn vị hậu cần GS1 được phân thành ba phần theo thứ tự lần lượt từ trên 

xuống dưới cho nhà vận chuyển, khách hàng và nhà cung ứng. Mỗi phần của nhãn thường được ứng 

dụng tại một thời điểm cụ thể khi thông tin liên quan đến đơn vị hậu cần được nhận biết. Ngoài ra, trong 

mỗi phần, các mã vạch được thể hiện ở bên dưới còn phần giải thích để người đọc được đặt ở phía trên 

để tạo thuận lợi cho việc tiếp cận đến mỗi thành phần nhãn.  

Chú thích:   Trật tự liên kết, sắp xếp trên/ dưới như quy định ở trên có thể thay đổi tùy thuộc vào kích cỡ của 

đơn vị hậu cần và quá trình kinh doanh. 

Nhà tạo nhãn xác định nội dung, hình thức và kích thước của nhãn. Mã số côngtenơ vận chuyển theo 

xê-ri (SSCC) là yếu tố duy nhất bắt buộc phải có đối với tất cả các nhãn đơn vị hậu cần GS1. Các thông 
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tin khác, nếu cần, phải phù hợp với các quy định kỹ thuật chung của hệ thống GS1 và với việc dùng 

đúng các mã số phân định ứng dụng (AI).   

4.1.2   Phần cho nhà vận chuyển 

Phần cho nhà vận chuyển của nhãn chứa các thông tin thường được biết đến tại thời điểm vận chuyển 

hàng và thường liên quan đến việc vận chuyển. Thông tin điển hình bao gồm: 

-   mã thư tín của nơi chuyển hàng đến, AI (420); 

-   mã số lô hàng, AI (401); 

-   thông tin về lộ trình cụ thể của nhà vận chuyển; 

-   thông tin liên quan đến quá trình tiến hành giao dịch buôn bán. 

4.1.3   Phần cho khách hàng 

Phần cho khách hàng của nhãn có chứa các thông tin thường được biết đến tại thời điểm đặt hàng và 

khi nhà cung ứng xử lý đơn hàng. Thông tin điển hình bao gồm: 

-   thông tin về nơi chuyển hàng đến; 

-   số đơn mua của khách hàng, AI (400); 

-   thông tin về lộ trình cụ thể đến khách hàng; 

-   thông tin liên quan đến quá trình tiến hành giao dịch buôn bán. 

4.1.4   Phần cho nhà cung ứng 

Phần cho nhà cung ứng của nhãn chứa các thông tin thường được biết đến tại thời điểm nhà cung ứng 

đóng gói. Mã số SSCC được áp dụng làm mã số phân định đơn vị hậu cần cùng với mã số GTIN nếu 

mã số GTIN này được sử dụng. 

Cũng có thể áp dụng các thông tin khác được nhà cung ứng quan tâm đồng thời cũng có ích cho khách 

hàng và nhà vận chuyển. Những thông tin này bao gồm các thông tin liên quan đến sản phẩm như biến 

thể của sản phẩm, các thời gian như thời gian sản xuất, đóng gói, hết hạn, hạn dùng tốt nhất, số lô, số 

mẻ, số xê-ri. 

4.2   M' vạch 

4.2.1   Phải dùng mã vạch GS1-128 để thể hiện các thông tin trên nhãn đơn vị hậu cần GS1 và các mã 

số phân định ứng dụng tương ứng để liên kết các trường dữ liệu khác nhau. Khi sử dụng và in mã số 

phân định ứng dụng cần tuân thủ TCVN 6754: 2007. 

4.2.2   Trong mọi trường hợp, phải đặt mã vạch GS1-128 mã hóa mã số SSCC ở phần thấp nhất của 

nhãn. 
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4.2.3   Khi sử dụng mã  vạch GS1-128, cần tuân thủ TCVN 6755 và TCVN 7203. 

4.2.4   Sử dụng d'y ghép 

Không được sử dụng dãy ghép khi mã vạch GS1-128 mã hóa mã số SSCC được in trên bao bì các tông 

hay bao bì bên ngoài vì lý do môi trường quét. 

Không được sử dụng dãy ghép SSCC ở dạng thức tiêu chuẩn A6 (105 mm x 148 mm) hoặc 4 x 6 in. khi 

dùng dãy ghép SSCC trên các pallet. 

4.2.5   Độ phóng đại m' vạch (kích thước X) 

Khuyến nghị dãy kích thước X cho mã vạch GS1-128 mã hóa mã số SSCC là 0,495 mm (0,0195 in.).  

Có thể sử dụng kích thước X nhỏ hơn nếu thông tin cần thiết không thể bố trí trên khoảng diện tích đã 

có. Tuy nhiên, trong mọi trường hợp, kích thước X tối thiểu là 0,25 mm (0,00984 in.). 

2.4.6   Chiều cao của m' vạch 

Khuyến nghị chiều cao tối thiểu của tất cả các mã vạch trên nhãn, đặc biệt đối với mã vạch GS1-128, là 

32 mm (1,25 in.). 

Có thể sử dụng chiều cao thấp hơn khi không thể in mã vạch theo chiều cao khuyến nghị. Tuy nhiên, 

trong mọi trường hợp, chiều cao tối thiểu của mã vạch là 13 mm (0,5 in.).  

4.2.7   Các vùng trống 

Phải in các mã vạch có các vùng trống bắt đầu và kết thúc với bề rộng tối thiểu là 10 mô-đun. 

4.2.8   Hướng in 

Phải in mã vạch theo hướng hàng rào trên các đơn vị hậu cần. Tức là các vạch và khoảng trống phải 

vuông góc với mặt đáy nơi đặt đơn vị hậu cần. 

4.3   Thông tin để người đọc 

4.3.1   Trên nhãn đơn vị hậu cần GS1 cần thể hiện thông tin ở dạng người có thể đọc được 

nhằm hai mục đích sau: 

-   tạo thuận lợi cho các quá trình không sử dụng công nghệ mã vạch; 

-   để xử lý ngay trong các trường hợp khi mã vạch không thể quét được. 

4.3.2   Có ba loại thông tin cho người đọc có thể có trên nhãn đơn vị hậu cần GS1. 

4.3.2.1   Thông tin bằng chữ viết dạng tự do  
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Thông tin bằng chữ viết dạng tự do được nhà cung cấp hoặc nhà sản xuất xác định. Các thông tin này 

không được tiêu chuẩn hoá và không được thể hiện bằng mã vạch, nhưng nhiều nhà cung cấp muốn 

ghi một số nội dung đặc thù lên nhãn, ví dụ tên và địa chỉ của bên gửi và bên nhận, lôgô của công ty... 

Toàn bộ chữ viết đều phải dễ đọc và có chiều cao không nhỏ hơn 3 mm. 

4.3.2.2   Diễn giải của mã vạch  

Để trợ giúp việc chẩn đoán và sao lưu dữ liệu qua bàn phím, các ký tự trong phần diễn giải của mã vạch 

phải dễ đọc, có chiều cao không nhỏ hơn 3 mm, đặt ở phía trên hoặc phía dưới (khuyến nghị đặt ở phía 

dưới) mã vạch này. 

Phần diễn giải của mã vạch gồm các mã số phân định ứng dụng, nội dung dữ liệu và số kiểm tra nhưng 

không thể hiện các ký tự mã vạch đặc biệt hoặc ký tự kiểm tra mã vạch. 

4.3.2.3   Diễn giải thông tin người đọc được 

Các chuỗi yếu tố tiêu chuẩn thường được thể hiện cả ở dạng chữ viết cho người đọc và mã vạch 

cho máy đọc. Phần trên nhãn cho người đọc có thể có những thông tin không tương ứng với mã 

vạch. 

Thông tin người đọc được bao gồm phần tên dữ liệu và nội dung dữ liệu.  

Tên dữ liệu, là sự mô tả các trường dữ liệu được viết tắt theo tiêu chuẩn, được dùng để biểu thị phần 

diễn giải thông tin của dữ liệu đã mã hóa mà con người có thể đọc. Chúng là các tiền tố của phần diễn 

giải thông tin người đọc được, để hỗ trợ cho việc thể hiện thủ công các trường dữ liệu. Chúng còn có thể 

được dùng liền kề với phần chữ viết hoặc mã vạch khác để làm rõ nội dung, chẳng hạn từ “từ” đặt trước 

địa chỉ bên gửi.  

Các tên dữ liệu được quy định trong TCVN 6754: 2007. 

4.4   Cấu trúc và kích thước nh'n hậu cần GS1 

4.4.1   Cấu trúc và kích thước của nhãn hậu cần GS1 được nêu ở hình 1, gồm ba phần như sau: 

-   Phần ghi thông tin dưới dạng chữ viết dạng tự do (4.3.2.1): chiều cao tùy chọn, do người lập 

nhãn xác định; 

-   Phần ghi diễn giải của mã vạch (4.3.2.2): có chiều cao tùy theo lượng thông tin. Thông tin bắt 

buộc phải có là mã số SSCC; 

-   Phần cho máy quét, gồm mã vạch GS1-128 và dãy các chuỗi yếu tố tiêu chuẩn (4.3.2.3). Trong 

phần này, mã vạch thể hiện mã số SSCC phải để riêng và phải có chiều cao ít nhất là 32 mm. Mã vạch 

thể hiện dãy các chuỗi yếu tố dữ liệu khác phải có chiều cao ít nhất 27 mm. 
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Hình 1 - Kích cỡ của nh'n 

 

4.4.2   Khuyến nghị chiều rộng của nhãn tốt nhất là không đổi và bằng 105 mm. Chiều cao có 

thể thay đổi theo các yêu cầu liên quan đến dữ liệu.  Ví dụ về nhãn đơn vị giao nhận GS1 trong 

thực tế xem Phụ lục A và B. 

4.5   Vị trí  đặt nh'n trên đơn vị hậu cần 

4.5.1   Vị trí đặt nhãn trên đơn vị hậu cần được thể hiện ở Hình 2. 

 

 

 

 

 

 

EAN.UCC LOGISTICS LABEL 

From 

  EAN International 

  rue Royale 145 

  B-1000 Brussels 

To 

   UNIFORM CODE COUNCIL 

   8136 Old Yankee Road 

   Dayton, Ohio 45459 

   U.S.A. 

SSCC 

3 5412345 123456789 2 

CONSIGNMEN SHIP TO POST 

541234550127501 840 45459 

(4 0 1 )5 4 1 2 3 4 5 5 0 1 2 7 5 0 1 (4 2 1 )8 4 0 4 5 4 5 9 

(0 0 )3 5 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 

105 mm 

Có thể 
thay đổi  

Thông tin dạng tự do 

Thông tin dạng người có 
thể đọc được 

Mã vạch GS1-128 để 
máy đọc 
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Hình 2 -   Vị trí nh'n trên đơn vị hậu cần 

 

4.5.2   Nhãn phải được ghi (dán, gắn) tốt nhất là trên cả 4 mặt theo chiều cao của đơn vị hậu 

cần, nếu không phải đặt ít nhất trên hai mặt liền kề. Nhãn phải được đặt cách cạnh của đơn vị 

hậu cần ít nhất 50 mm và mã vạch GS1-128 đặt cách đáy 450 mm + 50 mm.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

450 mm + 50 mm 

Thông tin dạng tự do 
 
 
Thông tin dạng người có 
thể đọc được 
 
 
Mã vạch GS1-128 
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Phụ lục A 

(tham khảo) 

 

A.1   Ví dụ 1 về nh'n đơn vị hậu cần GS1  

Dưới đây là một ví dụ về nhãn pallet được dán lên thùng hàng có dung lượng cố định. Thông tin 

được mã hóa thành mã vạch bao gồm mã côngtenơ vận chuyển theo xê-ri, mã số và số lượng 

đơn vị thương mại, hạn sử dụng và số chuyến. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BATCH

4512XA

CONTENT

00614141000418

 BEST BEFORE (ddmmyy)

14.02.00

SSCC

0 0614141 1234567890
COUNT

20

GRAND SUPPLIER COFFEE

(02)00614141000418(15)000214(10)4512XA(37)20

( 0 0 ) 0 0 6 1 4 1 4 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0  
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A.2   Ví dụ 2 về nh'n đơn vị hậu cần GS1 

Dưới đây là ví dụ về một nhãn đơn giản trên khổ A7, chỉ bao gồm mã côngtenơ vận chuyển theo 

xª-ri.  

 

 

 

 

 

 

 

 

( 00)006141411234567890
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Thư mục tài liệu tham khảo 
 

 

[1]   GS1 General Specification (Quy định kỹ thuật chung của GS1) của tổ chức GS1 quốc tế; 

 

___________________________________ 

 

 

 

 

 


